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 Nguyễn Văn Độ* 

ua gần 30 năm cải cách mở 

cửa từ năm 1978 đến nay 

Trung Quốc đã thu được rất 

nhiều thành tựu rực rỡ trên các mặt 

kinh tế, chính trị, văn hoá... đồng thời 

làm cho xã hội Trung Quốc diễn ra 

những thay đổi sâu sắc. Việc chuyển đổi 

thể chế kinh tế và thúc đẩy tiến trình 

hiện đại hoá đã tác động tới sự thay đổi 

về kết cấu giai tầng xã hội của nước này. 

Kết cấu xã hội “hai giai cấp một tầng 

lớp”trước đây (giai cấp công nhân, giai 

cấp nông dân và tầng lớp trí thức) đã 

diễn ra sự phân hoá rõ rệt, một số giai 

tầng xã hội mới từng bước hình thành, 

nhưng sự chênh lệch xã hội, kinh tế, lối 

sống và nhận thức lợi ích giữa các giai 

tầng ngày càng rõ nét. Cơ chế phân hoá 

các giai tầng xã hội mới lấy ngành nghề 

làm chính đã từng bước thay thế dần cơ 

chế phân hoá trước đây, lấy thân thế 

chính trị, hộ khẩu và hành chính làm 

căn cứ. 

Từ sự đổi thay về kinh tế đã tác động 
đến xã hội dẫn đến sự xuất hiện một loại 
kết cấu giai tầng xã hội mới và dần đi 
vào xu thế ổn định. 

1. Cơ sở lý luận cho việc phân tích 
khoa học về kết cấu giai tầng xã hội 
Trung Quốc từ sau cải cách mở cửa đến 
nay 

Đối với kết cấu giai tầng xã hội mới 
xuất hiện, việc nhận thức như thế nào, 
giải thích về mặt lý luận ra sao hiện còn 
khá nhiều tranh luận. Song có lẽ chúng 
ta cần vận dụng những nguyên lý cơ bản 
của chủ nghĩa Mác và tư tưởng Mao 
Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, 
“giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị”, 
tiến hành phân tích thực chứng và khoa 
học đối với những thay đổi sâu sắc đã 
diễn ra, từ đó đưa ra những nhận thức 
khoa học và rút ra những luận điểm về 
kết cấu giai tầng xã hội Trung Quốc từ 
năm 1978 đến nay. 

Kết cấu xã hội Trung Quốc hiện nay 
tương đối phức tạp và có đặc trưng đa 
nguyên rõ rệt do vậy nếu chỉ dùng tiêu 
chuẩn về chiếm hữu tư liệu sản xuất 
(TLSX) để giải thích sự phân hoá giai 
tầng xã hội là chưa đầy đủ và chưa thoả 
đáng. 

* Thạc sỹ. Trường Cao đẳng Sư phạm                      
Vĩnh Phúc 

Q 
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Để nắm bắt chính xác những đặc 

trưng giai tầng xã hội Trung Quốc hiện 

nay cần phải nhận thức lại lý luận phân 

tích giai cấp truyền thống, cộng thêm sự 

phát triển khoa học hình thành một 

khung tiêu chuẩn phân loại đa nguyên 

phù hợp với sự đổi thay và thực tế. 

Mục tiêu nghiên cứu và tư duy phân 

tích: Các vấn đề về giai cấp, giai tầng 

cũng phải được điều chỉnh để động viên 

đoàn kết các lực lượng xã hội vào việc 

thực hiện mục tiêu kinh tế và xã hội 

nhằm xây dựng tốt XHCN hiện đại hoá, 

hài hoà và ổn định. 

Các học giả phương Tây đã đưa ra các 

thuật ngữ như “Class”có thể dịch là (giai 

cấp hoặc giai tầng hay tầng lớp), 

“Status” dịch ra là (địa vị hay thân 

phận); “Socialhonor” (danh vọng xã hội). 

Sự khác biệt thật sự không phải là dùng 

từ nào, mà quan trọng là dùng tư duy 

nào để phân tích hiện tượng “Class” 

trong xã hội. 

Như vậy khi xem xét về kết cấu giai 

tầng xã hội Trung Quốc chúng ta có thể 

dựa trên cơ sở quan hệ sở hữu về TLSX 

kết hợp với các tiêu chuẩn khác như 

ngành nghề hay chiếm hữu về 3 loại 

nguồn lực. 

- Nguồn lực tổ chức: Bao gồm nguồn 

lực tổ chức hành chính và nguồn lực tổ 

chức chính trị xã hội. ở đây chủ yếu là chỉ 

những năng lực chi phối nguồn lực xã hội 

có được do dựa vào hệ thống tổ chức 

chính quyền Nhà nước và tổ chức Đảng 

(bao hàm cả con người và vật chất). 

- Nguồn lực kinh tế: Chủ yếu chỉ 
quyền sở hữu, quyền sử dụng và quyền 
kinh doanh đối với TLSX. 

- Nguồn lực văn hoá (kỹ thuật) là chỉ 
tri thức và kỹ năng được xã hội công 
nhận (thông qua bằng cấp hoặc giám 
định tư cách). 

Tình hình nắm giữ 3 loại nguồn lực 
trong đó xã hội Trung Quốc hiện nay 
quyết định vị trí các quần thể xã hội 
trong kết cấu giai tầng và địa vị tổng 
hợp kinh tế xã hội của cá nhân. 

Ngoài ra, Trung Quốc đang trong quá 

trình chuyển mình sang xã hội công 

nghiệp, vì thế, chúng ta cần xem xét sự 

thay đổi các tầng lớp trong xã hội Trung 

Quốc từ tầm cao hiện đại hoá. 

2. Sự phân hoá và những thay về kết 
cấu giai tầng xã hội Trung Quốc 

Trung Quốc bắt đầu thực hiện những 

chính sách cải cách mở cửa từ cuối năm 

1978, việc điều chỉnh hàng loạt các 

quyết sách trong đó phải kể đến việc đấu 

tranh giai cấp làm cương lĩnh đã được 

xoá bỏ, chuyển sang lấy xây dựng kinh 

tế làm trọng tâm; thể chế kinh tế kế 

hoạch chuyển dần sang thể chế kinh tế 

thị trường, quan hệ các tầng lớp được 

dựa trên cơ sở giải phóng và phát triển 

lực lượng sản xuất những thay đổi căn 

bản và quan trọng ấy đã ảnh hưởng trực 

tiếp và sâu sắc đến kết cấu xã hội Trung 

Quốc khiến các giai tầng có sự biến đổi 

nhanh chóng. 

2.1 Giai cấp công nhân: ở Trung 
Quốc, cùng với sự phát triển nhanh của 

nền kinh tế nên giai cấp công nhân đã 
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không ngừng lớn mạnh về số lượng, do 

vậy nội bộ đã diễn ra những đổi thay và 

sự phân hoá sâu sắc. 

Nếu trước đây công nhân chủ yếu làm 

việc trong các xí nghiệp quốc hữu hay 

tập thể, nay ngoài hai loại hình xí 

nghiệp ấy họ còn làm việc tại các xí 

nghiệp hương trấn, xí nghiệp ba loại 

vốn... thậm chí bước lên giai tầng khác. 

Tới cuối năm 2000 tổng số công nhân 

toàn quốc là 260,9 triệu người chiếm 

20,61% tổng dân số Trung Quốc, trong 

đó công nhân thành thị là 112,59 triệu 

người, chiếm 43,15%; công nhân xí 

nghiệp hương trấn là 128,2 triệu người 

chiếm 49,14%; công nhân trong các xí 

nghiệp tư doanh thành thị và nông thôn 

là 20,11 triệu người, chiếm 7,71%. Trong 

số công nhân thành thị, nữ công nhân có 

44,14 triệu người, chiếm 39,20%, cũng 

trong công nhân thành thị số công nhân 

trong các đơn vị kinh tế quốc hữu là 

78,78 triệu người, các đơn vị kinh tế tập 

thể là 14,47 triệu người, các đơn vị kinh 

tế khác là 19,35 triệu người. Xét theo 

ngành kinh tế thì trong số công nhân 

thành thị, ngành kinh tế thứ nhất có 

4,378 triệu người, ngành kinh tế thứ 2 có 

55,978 triệu người và số công nhân viên 

ngành thứ 3 là 61,934 triệu người (1) . 

Từ những số liệu trên cho thấy, kết 
cấu giai cấp công nhân Trung Quốc đã có 
thay đổi nhanh chóng và sâu sắc từ khi 
cải cách mở cửa, một số học giả còn chia 
công nhân ra thành công nhân xí nghiệp 
quốc hữu, công nhân xí nghiệp phi quốc 
hữu và công nhân đợi việc làm (thất 
nghiệp). Số khác lại cho rằng giai cấp 

công nhân được phân thành các tầng lớp 
như: tầng lớp nhà doanh nghiệp (quản 
lý), tầng lớp công nhân (cổ trắng), tầng 
lớp công nhân phổ thông và tầng lớp 
công nhân viên thu nhập thấp. Như vậy 
số lượng công nhân đã tăng nhanh chóng 
trong gần 30 năm qua. 

Điều đáng chú ý là công nhân trong 

ngành kinh tế thứ 3 tăng nhanh nhất, 

công nhân trong các thành phần kinh tế 

khác tăng nhanh, số công nhân (áo 

trắng) ngày một đông. Số lượng công 

nhân tăng nhanh cũng có sự góp phần 

của đội ngũ lao động xuất thân từ nông 

dân, nông thôn. 

Mặc dù giai cấp công nhân ngày nay 

đã có sự phân hoá. Song địa vị, vai trò và 

sứ mệnh của giai cấp công nhân vẫn 

không hề thay đổi. 

2.2. Giai cấp nông dân: Trung Quốc 
là nước nông nghiệp lớn, nông dân chiếm 
phần đông dân số. Sự phân hoá nông 
dân phản ánh rất rõ nét sự thay đổi của 
Trung Quốc. 

Để tìm hiểu về sự phân hoá giai cấp 

nông dân chúng ta nên xem xét từ góc độ 

ngành nghề. 

Cải cách của Trung Quốc bắt đầu từ 

nông thôn, với việc thực hiện khoán đến 

hộ, nông dân được sử dụng quyền ruộng 

đất và quyền kinh doanh, công xã nhân 

dân được xoá bỏ, nông dân được tự do 

lựa chọn ngành nghề, tự do canh tranh 

thị trường. Đây thực sự là một cuộc giải 

phóng đối với nông dân kéo theo sự phân 

hoá nông dân và thay đổi kết cấu xã hội 

nông thôn. Sự thay đổi ấy thể hiện ở chỗ: 



  nghiên cứu trung quốc số 4(68)-2006 22 

Năm 1978, tổng dân số nông dân 

Trung Quốc là 790,14 triệu người.           

(chiếm 82,08% tổng dân số toàn quốc), 

đến năm 1987 tổng dân số nông thôn là 

866,37 triệu người (chiếm 70,08% tổng 

dân số), năm 2000 dân số nông thôn là 

807,39 triệu người (chiếm 63,91% tổng 

dân số), năm 2002 dân số nông thôn là 

782,41 triệu người chiếm 60,91% tổng 

dân số toàn Trung Quốc (2) . 

Do thực hiện chế độ khoán đến hộ và 

chuyển đổi sang cơ chế thị trường, nông 

dân Trung Quốc đã dần bị phân hoá theo 

hai hướng: 

Thứ nhất, vẫn tiếp tục công việc trồng 
trọt, nuôi trồng truyền thống. 

Thứ hai, thoát ly hoặc bán thoát ly 

khỏi nông nghiệp, tiến hành sản xuất 

hoặc kinh doanh phi nông nghiệp. Theo 

một số học giả người Trung Quốc nghiên 

cứu về các giai tầng xã hội, họ chia ra: 

Nhóm học giả Lục Học Nghệ chia số dân 

nông thôn thành 8 tầng lớp, các học giả 

như Đoàn Nhược Bằng, Chung Thanh 

thì lại chia nông dân thành 5 tầng lớp, 

nhóm học giải Diêm Chí Dân dùng tiêu 

chuẩn nghề nghiệp chia nông dân thành: 

Tầng lớp người lao động nông nghiệp, 

tầng lớp nông dân làm thuê (nông dân đi 

làm thuê ở thành phố, công trường, xí 

nghiệp, công ty theo mùa vụ), tầng lớp 

chủ xí nghiệp tư doanh, tầng lớp những 

người quản lý nông thôn và tầng lớp trí 

thức nông thôn(3). 

Qua những dữ liệu trên ta thấy kết 

cấu tầng lớp xã hội nông dân Trung 

Quốc đã có sự biến đổi to lớn qua gần 30 

năm cải cách mở cửa. Sự phân hoá nông 

dân đã góp phần tích cực thúc đẩy phát 

triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao 

năng suất nông nghiệp, thúc đẩy phát 

triển kinh tế quốc dân, nâng cao tố chất 

người nông dân thúc đẩy xã hội phát 

triển. 

Vậy, quá trình phân hoá nông dân là 

một xu thế tất yếu trong tiến trình hiện 

đại hoá với bất kỳ một quốc gia nào. 

2.3. Tầng lớp trí thức: Từ ngày 

Trung Quốc thực hiện cải cách mở cửa 

đến nay số lượng và chất lượng trí thức 

ngày một tăng đồng thời trong tầng lớp 

này có sự phân hoá qua gần 30 năm. 

Năm 2000, ở Trung Quốc theo thống 

kê có tới 301 nghìn nghiên cứu sinh, số 

giáo sư là 36.713 người, phó giáo sư 

115.897 người, giảng viên 154.515 và số 

trợ giảng là 78.419 người, tổng cộng là 

463 nghìn người, số sinh viên đại học là 

5,561 triệu người (4). 

Từ năm 1992, cơ chế thị trường đã 

thấm sâu hơn nữa vào đời sống xã hội, 

hàng loạt các trí thức (ước tính khoảng 

30 vạn) đã rời bỏ cương vị bước vào làn 

sóng kinh doanh làm cho sự phân hoá trí 

thức càng thêm rõ rệt, cho đến cuối thập 

kỷ 90 đã hình thành các tầng lớp như 

sau: tầng lớp người quản lý, tầng lớp 

người truyền bá tri thức (nghiên cứu, 

giảng dạy, báo chí, luật sư, nhà văn...); 

tầng lớp cán bộ (các cơ quan, xí nghiệp 

quốc hữu...) và học sinh, sinh viên. Cùng 

với sự phát triển ngày càng cao của xã 

hội, đội ngũ tri thức cũng đã ngày càng 

lớn mạnh, có vai trò đóng góp ngày một 
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lớn, nhất là khi Trung Quốc bước vào 

nền kinh tế tri thức. 

2.4. Các lực lượng xã hội khác: 
Như tầng lớp tư sản, tiểu tư sản ngày 
một lớn mạnh cả về số lượng và sức 
mạnh kinh tế, từng bước xác lập địa vị 
chính trị-xã hội trong nền kinh tế thị 
trường XHCN ở Trung Quốc. Đặc biệt là 
tầng lớp tư sản họ là những doanh nhân, 
chủ doanh nghiệp tư nhân, thương nhân, 
chủ hộ sản xuất cá thể... chính họ là chủ 
nhân của thành phần kinh tế tư nhân 
trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần.  

Với tầng lớp tiểu tư sản họ là lực 

lượng quan trọng trong việc xây dựng và 

phát triển nền văn minh tinh thần 

XHCN. 

Từ những thay đổi nêu trên có thể rút 

ra 4 đặc tính chủ yếu của sự phân hoá 

giai tầng xã hội Trung Quốc hiện nay: 

Thứ nhất, cũng giống như tuyệt đại 

đa số các xã hội đã thực hiện công 

nghiệp hoá, sự phân hoá giai tầng trong 

xã hội Trung Quốc hiện nay càng theo 

xu thế dựa vào ngành nghề. 

Nhân tố ngành nghề ảnh hưởng đến 

phân hoá giai tầng xã hội chủ yếu thể 

hiện ở hai mặt sau: 

- Chênh lệch kinh tế xã hội giữa 

những người lao động chân tay với lao 

động trí óc ngày càng lớn. 

- Chênh lệch kinh tế xã hội giữa 

những người quản lý và những người phi 

quản lý cũng ngày càng lớn. 

Biểu hiện của hai mặt trên đây là kết 

quả tất yếu của sự tiến bộ kỹ thuật và 

phát triển của tổ chức cơ sở trong xã hội 

công nghiệp hoá. 

Thứ hai, một số sắp đặt đặc thù mang 

tính chế độ cũng có ảnh hưởng rõ nét đối 

với phân hoá giai tầng xã hội đương đại, 

những nhân tố chế độ đó bao gồm chế độ 

sở hữu, chế độ hộ khẩu, sự khác biệt 

giữa các ngành và vai trò mạnh mẽ của 

Nhà nước trong phân bố nguồn lực. 

Thứ ba, quyền sở hữu TLSX vẫn là 

một nhân tố quan trọng dẫn đến phân 

chia các giai tầng xã hội hiện nay, đó 

cũng là đặc trưng phổ biến của xã hội 

kinh tế thị trường. Nhưng rõ ràng vai 

trò của nhân tố này trong phân hoá giai 

tầng xã hội Trung Quốc yếu hơn vai trò 

của nó trong xã hội tư bản. 

Thứ tư, thời kỳ quá độ chuyển đổi thể 

chế kinh tế cũng ảnh hưởng nhất định 

đối với phân hoá giai tầng xã hội, tức là 

điều chỉnh lợi ích trong thời kỳ quá độ, 

thu nhập và mức sống của số đông người 

từng bước được nâng cao, đồng thời cũng 

có một bộ phận người thu nhập và mức 

sống giảm xuống tương đối và rơi vào 

tầng đáy xã hội, ngoài ra trong thời kỳ 

quá độ cũng xuất hiện những quần thể 

mang tính cận biên không xác định vị trí 

giai tầng. 

Căn cứ vào bốn đặc tính và theo tiêu 

chuẩn ngành nghề và sở hữu ba nguồn 

lực nêu trên cùng với những đổi thay của 

xã hội Trung Quốc, nhóm học giả Lục 

Học Nghệ đã xây dựng mô hình kết cấu 

các tầng lớp xã hội Trung Quốc hiện nay 

và trong thời gian tới thành 10 giai tầng 

và 5 đẳng cấp xã hội.(5).   



 Nghiên cứu Trung Quốc số 4 (68)-2006 24 

Sơ đồ kết cấu giai tầng xã hội Trung Quốc đương đại (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Mũi tên biểu thị tương quan toàn bộ hoặc một phần với 5 đẳng cấp. 

Thượng tầng xã hội: Cán bộ lãnh đạo 
cao cấp, giám đốc các doanh nghiệp 
lớn, nhân viên chuyên nghiệp cao cấp 
và chủ doanh nghiệp tư nhân lớn. 

Giai tầng giám đốc 
( có nguồn lực văn hoá và tổ chức) 

Giai tầng chủ doanh nghiệp tư nhân  
         ( có nguồn lực kinh tế) 

Giai tầng nhân viên kỹ thuật chuyên 
nghiệp ( có nguồn lực văn hoá ) 

Giai tầng công chức ( có ít nguồn lực 
văn hoá và nguồn lực tổ chức) 

Giai tầng hộ công thương cá thể 
( có ít nguồn lực kinh tế) 

Giai tầng nhân viên ngành thương mại, 
dịch vụ ( có rất ít ba nguồn lực  trên ) 

Giai tầng công nhân ngành nghề  
         ( có rất ít ba nguồn lực trên ) 

Giai tầng người lao động nông nghiệp   
         ( có rất ít ba nguồn lực  trên) 

Giai tầng những người không nghề nghiệp, 
thất nghiệp, bán thất nghiệp ở nông thôn 
và thành thị  ( về cơ bản không có ba 
loại nguồn lực trên) 

Giai tầng những nhà quản lý Nhà nước 
và xã hội ( có nguồn lực tổ chức) 

Trung thượng tầng: Cán bộ lãnh đạo  
trung cấp, nhân viên quản lý các 
doanh nghiệp lớn, giám đốc các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, nhân viên kỹ thuật 
chuyên nghiệp và chủ doanh nghiệp 
vừa. 
 

Trung thượng tầng: Nhân viên kỹ 
thuật chuyên nghiệp sơ cấp, chủ 
doanh nghiệp nhỏ, công chức, hộ công 
thương cá thể, công nhân kỹ thuật 
trung cao cấp, hộ kinh doanh nông 
nghiệp lớn. 

 
Trung hạ tầng: Người lao động cá thể, 
nhân viên ngành thương mại dịch vụ, 
công nhân, nông dân. 
 

 
Tầng đáy: Những người cuộc sống 
khó khăn, không bảo đảm việc làm 
như công nhân, nông dân, người 
không nghề nghiệp, thất nghiệp và bán 
thất nghiệp. 
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Qua sơ đồ trên ta thấy được trật tự 
sắp xếp của 5 đẳng cấp xã hội lớn và 10 
giai tầng xã hội, đồng thời biểu thị tương 
quan toàn bộ hoặc 1 phần giữa chúng. 
Sự sắp xếp đẳng cấp cao thấp các giai 
tầng và vị trí các quần thể quyết định 
bởi mức chiếm hữu và tầm quan trọng 
của 3 loại nguồn lực nêu trên. 

Trong 3 loại nguồn lực trên, nguồn 

lực tổ chức là nguồn lực có ý nghĩa 

quyết định nhất (bởi vì Đảng cầm 

quyền và Nhà nước khống chế nguồn 

lực quan trọng nhất và nhiều nhất 

trong xã hội). 

 

Bảng diễn biến cơ cấu giai tầng xã hội Trung Quốc những năm 1978 – 1999 (7). 

          Đơn vị: % 

 1978 1988 1991 1999 

Tổng cộng 100.00 100.00 100.00 100.00 

Người quản lý Nhà nước và xã hội 0.98 1.70 1.96 2.1 

Giám đốc 0.23 0.54 0.79 1.5 

Chủ doanh nghiệp tư nhân 0.00 0.02 0.01 0.6 

Nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp 3.48 4.76 5.01 5.1 

Nhân viên công chức 1.29 1.65 2.31 4.8 

Hộ công thương cá thể 0.03 3.12 2.19 4.2 

2.15 6.35 9.25 12.0 Công nhân viên làm trong ngành dịch vụ thương nghiệp  

Trong đó: nông dân đi làm thuê 0.80 1.80 2.40 3.7 

19.83 22.43 22.16 22.6 Công nhân các ngành 

Trong đó: nông dân đi làm thuê 1.10 5.40 6.30 7.8 

67.41 55.84 53.01 44.0 Người lao động trong các ngành nông nghiệp 

Trong đó: nông dân ở vùng khác 0.00 0.10 0.20 0.1 

Công nhân thất nghiệp và bán thất nghiệp 4.60 3.60 3.30 3.1 
 

Học giả Lý Chính Đông lại xây dựng 

kết cấu như sau: 

1. Tầng lớp ưu tú (tầng lớp hạt nhân, 

giàu có) thường là những nhà quản lý 

cao cấp. 

2. Tầng lớp trung lưu (trung sản) 

thường là những nhà quản lý, phụ  trách 

hay những phần tử trí thức... cấp trung 

bình. 

3. Tầng lớp phổ thông, chủ yếu là 

công nhân các ngành và người lao động 

nông nghiệp. 

4. Tầng lớp tiệm tiến, chủ yếu là 

những người thu nhập thấp, thất nghiệp 

hay bán thất nghiệp. 

Từ những số liệu điều tra nghiên cứu 

và việc xây dựng mô hình cho ta thấy 

kết cấu giai tầng xã hội Trung Quốc từ 
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cải cách mở cửa đến nay vẫn là kết cấu 

hình kim tự tháp nhưng đáy tháp mỗi 

ngày được thu nhỏ lại và phần giữa thân 

tháp bắt đầu thay đổi theo hướng rộng 

ra (trong tương lai sẽ trở thành mô hình 

kết cấu bầu dục) sau đó chuyển sang 

hình quả trám khi đạt đến hình thái kết 

cấu giai tầng xã hội hiện đại. 

3. Đặc điểm và giải pháp đối với sự 

phát triển của giai tầng 

3.1. Đặc điểm 

Qua gần 30 năm thực hiện cải cách 

mở cửa, sự thay đổi các giai tầng trong 

xã hội Trung Quốc đã bộc lộ những đặc 

điểm như sau: 

Thứ nhất, sự phân hoá các giai tầng 

diễn ra với tốc độ nhanh, quy mô lớn, 

ranh giới giữa các giai tầng ngày càng 

mờ nhạt và có tính mở, trong khi xã hội 

phương Tây, quá trình phân hoá các 

tầng lớp diễn ra một cách tự nhiên trong 

thời gian dài. 

ở Trung Quốc gần 30 năm qua (từ 

1978 đến nay) đã có khoảng trên 200 

triệu dân nông thôn chuyển dịch sang 

các tầng lớp khác. 

Thứ hai, kết cấu mang tính đàn hồi 

của xã hội được tăng cường, trước cải 

cách mở cửa kết cấu xã hội, tính lưu 

động và tính đàn hồi rất yếu. Do sự trói 

buộc khắt khe về thành phần trước đây 

như giai cấp, hộ khẩu, việc làm... thì nay 

đã được tháo gỡ nhất là hiện tượng “chụp 

mũ ”thành phần giai cấp bị xoá bỏ, chế 

độ hộ khẩu và chế độ sở hữu có sự thay 

đổi căn bản. 

Thứ ba, kết cấu giai tầng xã hội mang 

tính đa nguyên hoá, các tầng lớp trung 

gian ngày càng nhiều lên so với trước đó, 

quan hệ xã hội cũng trở nên phức tạp 

hơn. 

Thứ tư, việc phân phối thu nhập và 

khoảng cách giàu nghèo giữa các giai 

tầng và giữa các khu vực đang lớn dần 

lên, ngoài ra sự phát triển của kết cấu 

giai tầng xã hội Trung Quốc giai đoạn 

hiện nay còn tồn tại tình trạng mất cân 

bằng giữa các khu vực. Khu vực miền 

Tây Trung Quốc có nền kinh tế kém 

phát triển thì kết cấu giai tầng xã hội 

còn đơn giản mang đặc điểm xã hội 

truyền thống, khu vực miền Đông có nền 

kinh tế phát triển thì kết cấu giai tầng 

xã hội càng phức tạp mang đặc điểm của 

kết cấu giai tầng xã hội hiện đại hơn. 

Thứ năm, tuy có sự thay đổi to lớn với 

sự hình thành nhiều tầng lớp mới nhưng 

kết cấu giai tầng xã hội Trung Quốc vẫn 

đang còn ở mức hiện đại hoá thấp 

(không muốn nói là mờ ảo) vẫn còn 

khoảng cách rất lớn so với hình thái lý 

tưởng của kết cấu giai tầng xã hội hiện 

đại và cơ chế vận hành của nó, nội bộ 

vẫn tồn tại rất nhiều điều bất hợp lý, dễ 

nhận thấy các đặc điểm như tính quá độ, 

tính tự phát và tính nửa đóng cửa nên 

mô hình kết cấu ban đầu này có rất 

nhiều phương diện chưa thích ứng với 

toàn bộ tiến trình xây dựng hiện đại hoá. 

Hình thái kết cấu giai tầng xã hội 

hiện đại là kết cấu hình quả trám ở lớp 

giữa hai đầu nhỏ về bản chất mang đặc 

trưng công bằng, mở cửa và hợp lý. 
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Thứ sáu, sự phân hoá giai tầng như 

hiện nay tiềm ẩn sự mất cân đối nhiều 

mặt và rất khó kiểm soát (do sự chênh 

lệch về lợi ích, thu nhập, khoảng cách 

giàu nghèo, địa vị, giữa các giai tầng) 

gây ra tư tưởng bất mãn của một bộ 

phận nhỏ. Ngoài ra sự phân hoá còn kéo 

theo những mặt tiêu cực về kinh tế, 

chính trị, xã hội, môi trường... 

Tóm lại, từ sự đổi thay của thể chế 

kinh tế đã tác động đến phân hoá xã hội 

diễn ra nhanh chóng, từng bước hình 

thành nên kết cấu giai tầng xã hội mới 

và dần thay thế cho kết cấu giai tầng cũ 

không còn thích hợp. Song điều đáng chú 

ý là kết cấu giai tầng xã hội hiện nay 

mới chỉ chớm ở giai đoạn đầu của mức 

hiện đại, nguyên nhân của tình trạng 

này thì có rất nhiều song dễ nhận thấy 

là tỷ trọng của ngành kinh tế thứ nhất 

quá cao, số lượng lao động tham gia vào 

ngành nghề thứ nhất chiếm số đông, thu 

nhập quốc dân đầu người bình quân 

chưa cao, thể chế kinh tế thị trường 

đang được hình thành và phát triển thể 

chế kinh tế kế hoạch truyền thống còn 

nhiều tàn dư hạn chế, cùng với việc 

Trung Quốc gia nhập WTO, đô thị hoá 

còn ở giai đoạn cất cánh. Hiện nay 

Trung Quốc đang ở trong quá trình xây 

dựng hiện đại hoá XHCN, thể chế kinh 

tế thị trường XHCN đang tiếp tục hoàn 

thiện nên kết cấu giai tầng xã hội Trung 

Quốc cũng đang ở trong quá trình không 

ngừng phát triển theo hướng tiến bộ. 

Mặc dù còn nhiều hạn chế song chúng ta 

vẫn phải công nhận những kỳ tích về 

phát triển kinh tế- xã hội của Trung 

Quốc, khiến cho mỗi chúng ta đều phải 

suy ngẫm, thán phục và tin tưởng rằng 

trong thời gian không xa kết cấu giai 

tầng xã hội Trung Quốc sẽ đạt tới mức 

hiện đại hoá.  

3.2 Giải pháp cho triển vọng phát 
triển của các giai tầng xã hội 

Trong thời đại ngày nay, với bất kỳ 

một quốc gia và khu vực nào sự hình 

thành kết cấu giai tầng xã hội hiện đại, 

hợp lý không thể chỉ dựa vào quá trình 

thay đổi tự thân đóng kín hoàn toàn mà 

phải trên cơ sở bản thân đã có, cùng với 

việc duy trì những nét đặc sắc có giá trị, 

tuân thủ hơn nữa xu thế và quy luật 

phát triển mang tính phổ biến. Về mặt 

kết cấu giai tầng xã hội thì với xu thế 

phát triển của thế giới mang tính phổ 

biến là thông qua công nghiệp hoá, đô 

thị hoá, thông qua sự phát triển không 

ngừng của sự nghiệp giáo dục và khoa 

học kỹ thuật để hình thành một kết cấu 

giai tầng tương đối hợp lý. 

Nhiệm vụ trọng tâm của việc tao ra 

hệ thống các chế độ cho xã hội, chính 

sách xã hội để xây dựng kết cấu giai 

tầng xã hội hợp lý, ổn định, mang tính 

mở, có sức sống thì cần phải có sự giúp 

đỡ của “bàn tay hữu hình “của Nhà nước 

can thiệp, nếu đơn thuần chỉ dựa vào 

“bàn tay vô hình”của kinh tế thị trường 

thì khó có thể xây dựng được, đặc biệt là 

không thể khiến cho chênh lệch thu 

nhập và của cải giữa các giai tầng tự 

động đảm bảo trong giới hạn mà các giai 

tầng xã hội có thể chấp nhận được. Điều 

đó càng cần thiết vì hiện nay kết cấu 

giai tầng xã hội hiện đại của Trung Quốc 
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vẫn chỉ là hình thức ban đầu, vẫn chưa 

đầy đủ để giống như một kết cấu giai 

tầng xã hội hiện đại, hợp lý và hoàn 

chỉnh. 

Mặt khác cần nắm vững “Năm 

nguyên tắc” và “Bốn khâu “cơ bản để xây 

dựng các chế độ cho xã hội và hệ thống 

chính sách xã hội mới trong giai đoạn 

hiện nay: 

Năm nguyên tắc cơ bản đó là: 

ổn định là điểm xuất phát; hợp tác 

mà không đối kháng là điều chỉnh cơ 

bản; cùng chung hưởng là cơ sở; điều hoà 

lợi ích giữa các giai tầng là mục đích 

hàng đầu; cố gắng bảo vệ những giai 

tầng yếu kém trong xã hội là trách 

nhiệm quan trọng của đổi mới chính 

sách xã hội và chế độ xã hội trong giai 

đoạn hiện nay. 

Bốn khâu chủ yếu của hệ thống chính 

sách xã hội và các chế độ cho xã hội mới 

là: 

Xây dựng bồi đắp các chế độ xã hội, 

kết cấu giai tầng xã hội hiện đại, đưa ra 

chính sách xã hội mang tính điều tiết 

tương ứng; xây dựng cơ chế xã hội nâng 

cao có hiệu quả sức canh tranh và khả 

năng thích ứng của toàn thể thành viên 

trong xã hội; thiết lập cơ chế điều tiết 

hữu hiệu lợi ích của các giai tầng; xây 

dựng hệ thống bảo đảm xã hội cơ bản 

kiện toàn. 

Cùng với đó thì Nhà nước phải đề ra 
và thực thi những chính sách xã hội cụ 
thể giúp các giai tầng xã hội phát triển 
như: xác định rõ địa vị, vai trò, lợi ích, 
lợi ích và quyền hạn của giai tầng những 
người quản lý Nhà nước và xã hội, đào 

tạo một đội ngũ cán bộ có hiệu quả và kỷ 
luật cao; khẳng định đầy đủ vai trò của 
giai tầng chủ doanh nghiệp tư nhân, 
hướng dẫn giai tầng này phát triển lành 
mạnh; ra sức phát triển giáo dục và 
khoa học kỹ thuật, bồi đắp giai tầng 
trung gian xã hội mới, tạo cơ hội việc 
làm bảo đảm quyền ruộng đất, giảm nhẹ 
đóng góp cho nông dân, đẩy nhanh tốc 
độ chuyển dịch sức lao động nông nghiệp 
dư thừa. 

Có như vậy trong tương lai không xa 
Trung Quốc sẽ thực hiện được mục tiêu 
“xây dựng toàn diện xã hội khá giả với 
trình độ cao hơn, đem lại lợi ích cho số 
dân tỷ mấy người, làm cho kinh tế phát 
triển hơn, dân chủ, kiện toàn hơn, khoa 
học giáo dục tiến bộ hơn, văn hoá phồn 
vinh hơn, xã hội hoà hợp hơn, cuộc sống 
nhân dân sung túc hơn”(8) . 
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